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TỤC ĂN TRẦU Ở VIỆT NAM XƯA VÀ NAY (Tiếp theo)
                                            Nguyễn Xuân Hiển* 

Trong phần I của chuyên khảo này (Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển số 3 (74). 2009), 
dựa vào kết quả điều tra tại chỗ trong các năm 2002-2004 và 2006-2008 cùng các tài liệu liên 
quan, tác giả đã trình bày và thảo luận về tục ăn trầu ở Việt Nam từ xưa đến nay. Những số 
liệu định lượng có được từ đầu thế kỷ XX cho biết diện tích trồng trầu cau đã giảm nhiều 
nhưng từ khoảng 1960 đến nay, số người ăn trầu có vẻ vẫn ổn định: chừng 10% các bà trên 
55 tuổi còn tiếp tục ăn trầu...

II. Nghệ thuật têm trầu 
Những người ăn trầu Việt Nam, nhất là dân miền Bắc và miền Trung có 

một tập quán quý, khác xa hơn hai trăm triệu người ăn trầu ở châu Á, châu Phi 
và các đảo gần châu Đại Dương là chúng ta têm trầu trước khi ăn.(24) Cau cũng 
được tước bỏ vỏ xanh (trước đây còn khía hoa ở phần vỏ xanh bên ngoài miếng cau) 
rồi bổ đều thành từng miếng. Tập quán này đã có từ lâu. Năm 1885 A. Landes, lúc 
đó là “quan coi các việc về dân bản xứ” ở Nam Kỳ, đã nhận xét: “Đó là một nghệ 
thuật lớn và không phải ai cũng có thể têm được một miếng trầu đúng như yêu 
cầu. Ở An Nam [miền Bắc và miền Trung] miếng trầu có dáng đều đặn và nhỏ 
hơn nhiều so với ở các tỉnh của chúng ta [miền Nam, lúc đó đang là thuộc địa của 
Pháp]. [Ở đó] người ta cũng không mời khách cả một khay đầy trầu lá và cau, họ 
chỉ mời vài khẩu trầu; nhìn khẩu trầu thấy ngay hoa tay của con gái hàng phố” 
(1885: 363). 

Có thể do chỉ chúng ta mới có tráp trầu và cơi trầu 
để bày trầu mời khách nên từ đó phát triển nghệ 
thuật têm trầu! Trước đây cũng như hiện nay, không 
ai ăn trầu và mời khách ăn trầu với trầu, cau, vỏ và 
vôi nguyên như khi mua ở chợ. Họ phải têm trầu, bổ 
cau, cắt vỏ, quệt vôi... Linh mục Borri đã nhận xét 
từ năm 1621 ở Đàng Trong: “mỗi nhà [quan quyền?] 
có vài người chuyên làm bếp, đi chợ, để sai vặt... và 
cả một người không làm gì khác hơn là têm trầu. 
Phần lớn những người này là phụ nữ và được gọi 
là bà têm trầu. Sau khi têm xong, miếng trầu được 
xếp trong tráp trầu” (1631, in lại 1998: 18). Linh 
mục de Rhodes cũng có thấy “những nhà giàu có 
đầy tớ chuyên têm trầu” ở Đàng Ngoài (1651, in 
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lại 1999: 38). Cho đến cuối những năm 1940, rất nhiều bà thông bà phán ở 
ngoài Bắc không biết thổi cơm làm bếp nhưng lại thạo việc bổ cau têm trầu. 
Tất nhiên những vị ở những bậc danh vọng cao hơn càng dựa cả vào đầy tớ. 
Chuẩn bị cơi trầu cũng là bí quyết mà các bà mẹ quan tâm truyền cho con 
gái trước khi về nhà chồng. Trước đây, trong những gia đình gia giáo, thường 
gọi là con nhà hàng phố, việc đầu tiên trong ngày của bà chủ và các cô gái 
là đốc thúc gia nhân mua trầu cau, têm trầu, đánh ống phóng(25) và lo cho cơi 
trầu lúc nào cũng đầy trầu têm đẹp, cau tươi, vỏ mát mắt, ống vôi đầy vôi 
nhuyễn, ống phóng thơm tho sạch bóng. Trong những công việc tỷ mỷ tốn 
công tốn của đó,(26) têm trầu cần nhiều tinh tế và khéo tay, cần đầu tư nhiều 
chú ý và tâm tư tình cảm... Nhìn cơi trầu và nhất là nhìn miếng trầu mới 
têm là biết ngay được tài nội trợ, mức khéo tay, tính tình, nếp gia phong, 
trình độ giáo dục gia đình, mức hào phóng, lòng mến khách của chủ nhà. 

Chúng tôi nghe nói ở làng Sơn Đông (xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa) có thi têm trầu trong hội xuân. Không rõ đây là một tục 
cũ hay mới sáng tạo trong thời gian gần đây vì trong khoảng năm bảy năm 
nay, nhiều thôn xã, nhất là ở miền Bắc hay tổ chức nhiều hội thi trong dịp 
làng vào đám nhằm “phát huy vốn cổ” và thu hút khách du lịch; một số nhà 
viết sách báo cũng theo đó sáng tác nhiều câu giả ca dao với những từ và ý 
rất hiện đại để tăng thêm vẻ cổ kính cho bài viết của mình khi mà các cụm 
từ “vào đời Hùng Vương thứ IV” hay “thứ VI” đã quá quen thuộc!

Nhưng trước khi đi vào nghệ thuật têm trầu, chúng tôi nghĩ cần nói rõ 
một vài khái niệm.

Miếng trầu (trước đây còn gọi là khẩu trầu) có hai nghĩa: 1) nghĩa 
rộng, “số lượng món ăn bỏ vào miệng một lần” (Văn Tân 1967: 663), trong 
trường hợp của chúng ta đó là lá trầu (hay một nửa lá của dây trầu không, 
Piper betle L.), một phần quả cau (Areca catechu L.),(27) một miếng vỏ lấy 
từ rễ hay thân cây chay (Artocarpus tonkinensis A. Chev.) và một chút vôi 
tôi (Ca[OH]2). Trầu, cau và vôi thì ở đâu cũng vậy nhưng vỏ thì thay đổi 
khá nhiều, tùy theo địa phương và hoàn cảnh kinh tế của người ăn trầu; có 
khi là vỏ quạch (Bauhinia acuminata ?),(28) có khi là vỏ khoái (Astranthus 
cocincinensis) hay vỏ bưởi khô hay miếng hột mây, hột móc, quả đùng 
đình...(29) Một số người còn thêm một nhúm thuốc lào hay thuốc lá trong khi 
nhai. Miếng trầu theo nghĩa rộng này là betel quid, là la chique de bétel.(30) 
2) nghĩa hẹp, “món ăn, thức ăn” (id, 663), trong trường hợp của chúng ta 
đó chỉ là lá trầu không cuốn lại với ít vôi ở trong. Đây là betel roll hay le 
rouleau de bétel. Để tiện phân biệt hai nghĩa này và sử dụng một cách ngắn 
gọn, nên chăng gọi là miếng trầu cau và miếng trầu.

Miếng cau là một phần tư hay một phần sáu của quả cau; hầu như chưa 
thấy ai bổ [quả] cau thành 3 hay 5 miếng.

Miếng vỏ là một lát vỏ rễ đã được cạo bỏ lớp vỏ lụa hồng bám bên ngoài.
Têm trầu cũng có hai nghĩa: rộng là tất cả những động tác nhằm có 

một miếng trầu theo nghĩa rộng, cắt lá trầu không, quệt vôi, cuộn lại, bổ cau, 
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cắt vỏ... (to prepare a betel quid) và hẹp là tạo thành miếng trầu theo nghĩa 
hẹp (to prepare/to roll a betel [roll]). Nên chăng dành từ têm trầu dùng cho 
việc têm miếng trầu còn việc phức tạp kia gọi là têm trầu bổ cau.  

Không phải ngay từ đầu miếng trầu đã có đủ bốn thành phần chính như 
ngày nay; miếng vỏ có lẽ chỉ mới được thêm vào, nhưng từ bao giờ? chúng ta 
cần tìm thêm thông tin.(31) Việc xỉa thuốc còn mới và cũng cần tìm thêm tài 
liệu lịch sử. Từ góc độ sinh hóa (biochimique) và thử nếm (organoleptique), 
cau và vôi đã đủ tạo ra hương vị chính khi “ăn trầu” và làm cho quết trầu 
đỏ; lá trầu làm tăng độ thơm quyến rũ và độ cay; cả ba thứ đó đã tạo nên 
hương vị và cảm giác hoàn chỉnh khi ăn trầu. Miếng trầu cau trong cả nước 
đều có ba thành phần vừa kể. Thành phần thứ tư (miếng vỏ) nhằm tăng 
độ chát và thay đổi theo điều kiện và khả năng của địa phương. Đó là theo 
quan điểm về “gu” (gỏt) của người ngày nay (có thể từ khoảng thế kỷ XIX). 
Trước đó ra sao? Chưa có câu trả lời.(32)   

Trong đời sống hằng ngày, miếng trầu cau và việc têm trầu bổ cau cũng 
muôn hình muôn vẻ. Người bình dân thì “lấy lá trầu không để trên tay, quệt 
ít vôi, thêm ¼ quả cau, cuộn tất cả lại và đưa lên miệng” như Ed. Claudius 
đã quan sát thấy tại miền Nam (1976: 221). Những người khác thì làm theo 
cách Blaize mô tả, cũng ở miền Nam: “trước hết bổ quả cau xanh, đã tước vỏ, 
thành 6 hay 8 miếng sao cho mỗi miếng cau có cả vỏ lẫn hạt.(33) Trong khi 
đó, quệt chút vôi lên mặt lưng lá trầu rồi đặt miếng cau trên lá trầu, cuốn từ 
ngọn lại, cuống lá sẽ xiên vào giữa miếng trầu; thế là xong” (1995: 278-279). 

Nhưng “đặc biệt” nhất là cách “người Hà Nội” ăn trầu theo mô tả của 
Huy Ngân (http://www.sfa-antiques.com/reference/?id=1165&menu=516&t-3): 
“người ta không cho cả cau, trầu và rễ vào cùng một lúc mà ăn từng thứ 
một. Cau được nhai dập mới cho trầu vào và sau cùng là rễ quệt thêm một 
ít vôi, khi ăn người ta thường lấy tay quệt ngang miệng, lâu dần tạo thành 
nét môi cắn chỉ.” (?!).

Theo quan sát trong một gia đình trí thức ở ngay trung tâm Hà Nội (nay 
thuộc khu phố cổ) vào những năm 1950 thì việc têm trầu cau như sau: trước 
hết chọn một lá trầu vừa phải (không to quá), tươi, mềm, màu xanh hơi ngả 
vàng (trầu bánh tẻ). Dùng dao cau sắc cắt bỏ một chút ngọn lá trầu,(34) sau 
quay lại cắt vát một đoạn cuống. Gập đôi lá trầu lại theo đường gân chính 
rồi cắt dọc lá trầu một rẻo hẹp (không cắt rời hẳn), mở lá trầu ra, gập hai 
rẻo đó chéo nhau, vào mặt lưng lá trầu rồi dùng chìa vôi quệt một chút vôi 
lên trên hai rẻo đó và phần lưng lá trầu nằm dưới hai rẻo đó. Tài nghệ là ở 
chỗ, sao cho vừa vôi. Nhiều vôi quá, trầu sẽ mặn vôi, ăn xót miệng, không 
ngon, thậm chí còn có thể bỏng miệng. Ít vôi quá, miếng trầu bị nhạt vôi, 
quết trầu không đỏ, có khi còn chua miệng! Khó có thể chiều lòng mọi người 
vì mỗi người một sở thích, một gu riêng vì vậy ống vôi nằm ngay trong cơi 
trầu sẽ giúp điều chỉnh lượng vôi cho vừa miệng. Sau khi quệt vôi, dùng hai 
ngón tay trỏ cuốn lá trầu, theo mặt lưng, từ phía ngọn xuống phía cuống. 
Cuối cùng đâm đầu nhọn của chìa vôi vào ngay giữa miếng trầu, tạo thành 
một lỗ vừa đủ để nhét cuống trầu đã vát nhọn vào, miếng trầu vì vậy không 
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 Trầu têm dạng bẹt.  Trầu têm dạng ống.

bung ra. Cái khéo của người têm là ở chỗ, cắt hai rẻo bên vừa đủ để miếng 
trầu không dài, không ngắn; khi cuốn, ấn tay không quá mạnh, không quá 
yếu, miếng trầu không lỏng, không chặt mà tròn vo hình ống và phải cuốn 
đều tay, miếng trầu không đầu nhỏ đầu to hoặc thành hình loa kèn. Hơn 
thế nữa, phải làm sao để trăm miếng như nhau cả trăm, đều chằn chặn, khi 
xếp vào cơi trầu trông cứ như hàng quân dàn đều khi đi duyệt binh. Câu ca 
sau đã đặc tả miếng trầu têm theo cách vừa trình bày:

Trong trắng, ngoài xanh,
Ở giữa đóng đanh,
Hai đầu trống rỗng. 

Chúng ta hãy xem bà Nguyễn Thị Thế, em ruột nhà văn Nhất Linh 
Nguyễn Tường Tam, tả trầu cau trong đám cưới anh mình vào những năm 
1940, nhà gái ở phố Hàng Bè, theo chúng tôi nhớ bên dãy số lẻ: “Đi đầu là 
bốn mâm cau xanh phủ khăn nhiễu điều đỏ thắm. Bốn quả sơn son trong để 
chè rồi đến hai chóe rượu hai người gánh. Sau đến hai con lợn quay có hai 
cái lọng xanh do hai người phu cầm... Đến cửa nhà gái, có hai bà mang tráp 
trầu ra mời. Trầu têm thật khéo, vàng tươi, cuốn tròn như đoạn tre. Cau, vỏ 
cắt thành hình hoa, trên có hoa hồng thắm, mấy bông ngọc lan thơm ngát, 
cánh trong như ngọc, miếng trầu thật đẹp ai không biết ăn cũng phải cầm 
một miếng...” (dẫn theo Lê Văn Lân, ấn bản điện tử, 2009; chữ in nghiêng 
là do chúng tôi nhấn mạnh). 

Không phải ai cũng têm được miếng trầu hình ống tròn trịa, đều chằn 
chặn cả hai đầu và trông bắt mắt (Lê Văn Lân gọi là têm cuốn sổ) vì vậy 
còn thấy, phần lớn ở nông thôn, những miếng trầu dạng bẹt, hình vuông 
hay chữ nhật (có nơi gọi là têm hình ngói). 

Bổ cau dễ hơn nhưng cũng cần khéo léo, tính toán và chút sức lực. Dao 
cau sắc là yếu tố hàng đầu để thành công: 

Cau già dao sắc lại non, 
Nạ dòng trang điểm còn son hơn nhiều.(35) 

Trước tiên cần chọn quả cau tròn đều, da (vỏ) xanh bóng trên buồng 
cau hay chí ít cũng ngắt từ nhánh cau. Cau rời (quả cau đã rụng khỏi buồng) 
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thường nhạt và cứng. Dùng dao tước hết vỏ xanh theo chiều dọc quả,(36) sau 
đó quay ngang quả cau, tiện ngang phần đầu quả: cắt rời một phần nhỏ quả 
cau nơi cùi trắng và được chũm cau hình nón. Chúng tôi nghĩ ban đầu, tiện 
chũm cau là cách điều tiết độ chát của miếng cau. Trong quả cau, phần cùi 
trắng(37) hơi ngòn ngọt, hạt cau màu hồng nâu thì chát. Cắt bỏ một phần cùi 
trắng chính là cách làm tăng độ chát cho miếng cau, người ăn trầu sẽ thấy 
miếng trầu đậm hơn. Nếu tiện non tay, chũm cau mỏng, miếng cau có nhiều 
cùi, miếng trầu nhạt hơn như vậy thích hợp với những người mới ăn trầu hay 
những người nghiện không nặng. Những người này cũng có thể tiện chũm 
ở phần hạt cau, tức là họ cắt bỏ một phần hạt chát. Ngược lại, nếu tiện già 
tay, chũm cau dày, hơi ửng hồng ở giữa nên thường gọi là chũm lòng đào, 
tác dụng đệm của cùi giảm, miếng cau có tương đối nhiều hạt hơn, miếng 
trầu sẽ đậm và thích hợp với người nghiện trầu. 
 Cau non tiện chũm lòng đào,
 Trầu têm cánh phượng thiếp trao tay chàng. 

Tiện chũm lòng đào là cách bày tỏ tính rộng rãi và tình cảm của người 
bổ cau với người nhận cau. Tiện chũm mỏng toen hoẻn, chứng tỏ đó là người 
keo kiệt, quá sít sao. 

Miếng cau có tiện chũm, trông gọn gàng, đẹp, lịch sự (nói theo thời 
thượng, nghiêm chỉnh) hơn miếng không tiện. Người nghèo, không có tiền 
mua cau miếng, phải ăn trầu với chũm cau, tất nhiên là nhạt nhưng có còn 
hơn không. Những chị em chạy chợ, tằn tiện chắt bóp để có đồng ra đồng 
vào và cũng phải ăn trầu với chũm cau:

Bán hàng ăn những chũm cau,
Chồng con nào biết cơ mầu này đây? 

Ngày nay, giá cau cao nên các bà ăn trầu không tiện chũm nữa, họ bổ 
tư hay bổ sáu rồi ăn cả vỏ xanh; chỉ khi mời khách mới tước vỏ. Chúng tôi 
quan sát thấy vậy cả ở miền Bắc lẫn miền Nam, cả ở nông thôn lẫn thành 
thị. Theo ghi chép của M.J. Vlaar, cau đắt nhất trong các thành phần của 
miếng trầu cau, mỗi quả giá 1.000-1.500 đồng, lá trầu giá 250-400 đồng, 
miếng vỏ giá 50-100 đồng.

Sau khi tiện chũm mới thực sự đến khâu bổ quả cau thành bốn hay sáu 
miếng đều nhau để mỗi miếng có đủ cả cùi trắng, hạt đỏ nâu và một chút 
màu trắng ngà (màu chính là cái mầm của quả cau). Tình cảm và tính tình 
của con người thể hiện rõ ở khâu này:

Yêu nhau cau sáu bổ ba,
Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười.

Một số người tin rằng nhìn miếng cau mới bổ có thể đoán được điềm 
may hay điềm gở trong ngày. Lê Ngọc Chấn (2002: 52) đã ghi lại một cảnh 
“đoán số” theo miếng cau ở một quán hàng nước gần Quốc lộ 1 vùng ngoại 
ô Huế vào những năm 1950: “Cụ Tú đứng lên với tay định nhặt miếng trầu 
bày trong đĩa [trên chõng hàng nước] nhưng mụ Lãnh vội nói: Xin cụ thư 
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cho để nhà cháu bổ hầu cụ miếng trầu mới. Mụ xé lấy một quả trong buồng 
cau treo trên vách rồi chìa cho cụ Tú xem, miệng nói liến thoắng: Trình cụ, 
bao giờ nhà cháu cũng chọn cau dáng quả đào, da mỏng trơn, hạt này thì 
lớn và mềm phải biết. Chẳng khi nào nhà cháu [mua] lấy cau nhỏ quả, nước 
da xậm xỉn, ăn vào chát phải biết. Mụ tước vỏ thoăn thoắt, tiện chũm rồi 
bổ quả cau thành sáu miếng đều chằn chặn. Mụ quay người, nhổ toẹt xuống 
đất một bãi quết trầu tổ trảng, đỏ tươi. Mụ chìa cả sáu miếng trầu cho cụ Tú 
xem, miếng nào như miếng nấy, tươi rói với một phần hạt cau hồng hồng và 
một chút màu trắng tinh khôi. Mụ cao giọng vui vẻ nói: Cụ xem, hạt màu 
lòng tôm thế này ăn đậm phải biết. Chuyến này cụ lên kinh nhất định phải 
đại cát, đại cát…” 

Cắt vỏ là chuyện dễ, chỉ cần cạo nhẹ, bỏ lớp vỏ lụa màu hồng bám 
ngoài miếng rễ cây chay rồi đưa dao cắt vát phần vỏ mềm, màu hồng hồng. 
Miếng vỏ lớn hay bé là tùy thuộc vào khẩu vị của người ăn trầu, muốn chát 
hay muốn ngọt. Người khéo, cắt miếng vỏ vuông vắn, trông bắt mắt; không 
ngang phè mà cũng không dài ngoẵng.

Khi đã “têm” xong từng thứ, họ xếp ngay ngắn vào cơi trầu: trầu [đã] 
têm trong hai ngăn dài ở giữa, cau [đã] bổ trong hai ngăn dài ở bên, vỏ trong 
hai ngăn ngắn. Khi ăn, họ lấy mỗi thứ một miếng, cầm cả bên tay phải rồi 
đưa lên miệng nhai. Sau khi nhai dập miếng trầu, họ mới biết trầu đậm hay 
nhạt và có cần thêm vôi lấy từ ống vôi hay không. Nếu ăn trầu thuốc, chính 
sau khi thêm vôi họ mới vê nhúm thuốc, dùng ngón cái và ngón trỏ di miếng 
thuốc suốt hàm trên và hàm dưới rồi dắt miếng thuốc vào một bên mép hay 
ở môi trên rồi nhai tiếp. Ngoài Bắc các bà hay dùng tay vuốt mép để quết 
trầu khỏi dây ra áo quần. Trong Nam, khăn rằn được các bà già trầu dùng 
vào việc này và thường trong lúc này. Có bao nhiêu người ăn trầu thì có bấy 
nhiêu cách ăn, không ai giống ai nhưng đại thể cũng na ná như nhau: vôi 
quệt trên lá trầu, trầu cau và vỏ được nhai cùng một lúc. Ta thường nhổ quết 
trầu và nhả bã trầu (vì vậy mới có truyện Trạng Quỳnh rình xem bã trầu của 
quan huyện).(38) Nhưng cũng có người thỉnh thoảng nuốt ít quết trầu cho đã 
thèm: “Cái miệng của bà hơi lạt lạt, có lẽ là đã tới cữ trầu, nên bà vội vàng 
lấy cơi trầu xuống têm, rồi đưa vào ống ngoáy một hồi mới nhuyễn. Sau đó 
bà rứt một cục thuốc xỉa độn ở dưới môi, mùi trầu với mùi thuốc cay nồng tạo 
ra cảm giác khoan khoái nhẹ nhàng, mà bà đã ghiền nó từ cái thuở xa xưa, 
cho đến những năm chạy giặc cũng không làm sao bỏ được. Thỉnh thoảng 
bà chép chép một chút nước cốt trầu vô cho nó đã. Đó mới đúng điệu ăn 
trầu, phải như vậy nó mới ngon. Chớ còn nhả nước cốt, thì còn chi hương vị’ 
(Phùng Nhân 2006: 86; chỗ in nghiêng do chúng tôi nhấn mạnh).

Một cảnh khác ở nông thôn miền Bắc vào những năm 1940: “Giữa lúc 
hai người đang thưởng thức ấm trà, Ngát bưng lên cơi trầu. Ông Trưởng 
mời, Uy nhặt một miếng trầu, ngắm nghía miếng cau bổ rất khéo và cũng 
để ý đến miếng trầu têm cánh phượng, chàng đoán là do bàn tay khéo léo 
của Ngát. Đoán vậy nhưng chàng vẫn nói vừa như khen ngợi vừa như hỏi 
người têm trầu là ai?
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- Trầu têm khéo quá! Rõ ràng cánh phượng, phải một bàn tay khéo léo 
mới têm được miếng trầu xinh xắn này.

Ông Trưởng Bách sung sướng thấy Uy khen người têm trầu. Ông nói 
một cách khoe khoang:

- Cháu nhà tôi nó têm trầu đấy và cháu cũng bổ cau. Ở thôn quê chúng 
tôi, trong những gia đình nền nếp, con gái phải biết đủ mọi việc.

...Miệng nhai trầu, Uy theo ông Trưởng ra vườn. Miếng trầu thật khéo 
têm, vừa vôi, vừa vỏ và miếng cau cũng thật vừa. Uy nhai bỏm bẻm nhổ ra 
nước quết đỏ tươi. Chàng ngẫm nghĩ: trầu thắm phải chăng báo trước một 
điều gì tốt đẹp” (Toan Ánh 1992: 23).(39)

Trên đây là cách têm trầu để ăn. Có thể coi đó là cách têm truyền thống, 
cổ điển. Trầu cau cúng, thường không têm; chỉ đặt quả cau nguyên trên lá 
trầu, không có cả vỏ và vôi. Trầu têm cánh phượng chỉ thấy Vũ Ngọc Phan 
viết trong truyện [giả - pseudo] dân gian Tấm Cám, xuất bản sau năm 1954. 
Chúng tôi chưa nhìn thấy loại trầu này trong những năm trước năm 1990. 
Phan Kế Bính (1915), Đào Duy Anh (1938), Nguyễn Văn Huyên (1944), Nhất 
Thanh Vũ Văn Khiếu (1968), Toan Ánh (id) đều không nói đến trầu cánh 
phượng.(40) Nhưng từ khi đất nước mở cửa, trầu cau đi mạnh vào các nghi lễ 
văn hóa và tâm linh thì trầu cánh phượng cũng nở rộ. Mở đầu một buổi trình 
diễn quan họ hay chèo cho khách du lịch, nhất là người nước ngoài, thế nào 
cũng có tiết mục “Mời trầu” và rồi khán giả được diễn viên đến tận mấy hàng 
ghế đầu trao tặng mỗi người một miếng trầu cánh phượng. Họ nhận trầu 
cũng với ý thức Miếng trầu là đầu câu chuyện [đầu buổi biểu diễn, lần tiếp 
xúc] nhưng chỉ để ngắm chứ không để ăn. Phần lớn những miếng trầu cánh 
phượng loại này đều bị bỏ héo khô nhưng cách têm trầu nghệ thuật thì lại 
phát triển, không chỉ ở thành thị mà còn ở cả nông thôn, có thể nói “đến hang 
cùng ngõ hẻm”. Mỗi nơi một vẻ với nhiều tên gọi đầy ấn tượng như trầu cánh 
phượng chúa, cánh phượng múa, cánh phượng bay, trầu phi long, trầu cánh 
kiếm... Khó có thể nói miếng trầu cánh phượng nào đẹp nhất, mỗi miếng một 
vẻ mười phân vẹn mười! Chúng tôi đã thấy (tháng 9 năm 2007) ở chợ Năm 
Căn một bà hàng trầu khoảng sáu chục tuổi gài hai mảnh lá trầu tươi vào 
một miếng cau khô và gọi đó là trầu cánh phượng; bà không cho phép chúng 
tôi ghi hình tác phẩm của mình. Bà hàng trầu cau nào cũng biết khái niệm 
trầu cánh phượng nhưng ít người ăn trầu biết khái niệm đó; có bà khoảng 
trên năm mươi tuổi ở Thuận Thành, Bắc Ninh còn nói, bà biết trầu cánh 
phượng là nhờ đã học văn ở trường phổ thông. Cuối cùng, trầu cánh phượng 
là một miếng trầu theo nghĩa rộng (betel quid), chứ không theo nghĩa hẹp  
(betel roll).

Têm trầu là một nghệ thuật, một phần của ngôn ngữ trầu cau (le 
language du betel) của chúng ta. Nghệ thuật này đã thăng hoa trong thời 
gian gần đây với những vẻ đẹp mới. Dù sao, đó cũng là một phần của tục 
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Đĩa trầu cau cúng Giao
thừa (tranh khắc gỗ,
đầu thế kỷ XX).

Trầu cánh phượng ở Hà
Nội năm 1998 dưới mắt

TS Trần Tiến.

Trầu cánh phượng ở Hà Nội.

Trầu cánh phượng
ở Huế.

Trầu cánh phượng ở
Lương Sơn, Hòa Bình.

Trầu cánh phượng ở
Phan Rang.

Trầu cánh phượng ở
Cái Răng, Cần Thơ.

Trầu cánh phượng ở
Phụng Hiệp, Hậu Giang.

�
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ăn trầu, một vốn văn hóa vô cùng quý, cần trân trọng gìn giữ trước sự xói 
mòn của thời gian, của quá trình hiện đại hóa...
 N X H
CHÚ THÍCH
(24) Ở Thái Lan, Campuchia và Lào đôi khi người ta cũng cuốn cả lá trầu thành hình loa kèn 

nhưng chỉ để cúng. Khi ăn trầu hằng ngày, họ gập vội lá trầu và đưa vào miệng, giống 
như phần lớn các bà già trầu miền Nam.

(25) Từ nhổ được coi là thô tục, bất lịch sự nên ống nhổ được những người tử tế gọi là ống 
phóng. Cụ Vương cổ ngoạn (Vương Hồng Sển, 1902-1996) hiểu lẽ trên nên trong phần 
lớn các bài viết, cụ chỉ dùng từ ống phóng (xin xem Tuyển tập Vương Hồng Sển, Nxb 
Văn học, 2002).

(26) Ta có câu Nhịn thuốc tậu trâu, nhịn trầu tậu ruộng !
(27) Người Radé ở Tây Nguyên có khi dùng quả cây dừa nước (Nipa fruticans) thay cau để 

ăn trầu (Mảtre 1909: 138).
(28) Dân ta có câu Có trầu mà chẳng có cau, Có ăn rễ quạch với nhau thì vào; ở đây rễ quạch 

thay cả cho cau nhưng theo quan sát của chúng tôi, rễ này chỉ thay cho vỏ.
(29) Ngô Thị Kim Doan cho biết, “cây đùng đình mọc thành bụi ở làng Bến Cá, xã Tân Bình, 

huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, quả dùng để ăn trầu” (2004: 270).
(30) Trong trường hợp này, từ trầu trong tiếng Việt cũng như từ betel trong tiếng Anh (hay 

những từ tương đương trong các tiếng khác) có nghĩa bao quát, đại diện cho cả các thành 
phần khác của miếng trầu. Người Việt, người Lào cũng như người Thái Lan đều dùng 
như vậy. Nhưng ông bạn già P.A. Reichart lại khăng khăng dịch là betel-areca quid và 
đề nghị IARC (International Agency for Research on Cancer) ở Lyon đưa vào báo cáo 
chính thức.   

(31) Từ thời Lĩnh Nam chích quái liệt truyện, cho là từ thế kỷ XV, truyện cổ tích Trầu cau chỉ 
nói đến trầu, cau và vôi.

(32) Năm 1902 M.L.A. Bonifacy công bố một truyện cổ tích sưu tầm trong vùng người Mán 
ở Bắc Kỳ về các thành phần của miếng trầu; truyện kể: “Một hôm nhà vua đòi ăn một 
món ăn có đủ năm vị nhưng người chỉ đưa cho đầu bếp có ba xu. Anh bếp phải đến vấn 
kế nơi hoàng tử trẻ và ông hoàng bảo, hãy dâng nhà vua một khẩu trầu. Thực vậy, khi 
ăn trầu ta thấy đủ vị của trầu, cau, vôi, vỏ và cả thuốc lào. Đúng là năm vị mà giá lại rẻ 
reà” (1902: 278).  

(33) Đúng ra ngoài phần hạt cau màu hồng sẫm còn cả một phần (hạt) màu nhỏ xíu, trắng 
ngà.

(34) Việc cắt bỏ ngọn lá trầu khi têm có nguồn gốc từ một truyện cổ tích mà chúng tôi sẽ 
trình bày ở phần Những truyện cổ tích liên quan đến trầu cau. Ngày nay không ai ngắt 
ngọn khi têm trầu. Chang và Vlaar đã hỏi lý do, 90% không biết tục này (nhất là ở miền 
Nam và ở nông thôn miền Bắc), một vài người biết nhưng họ tiếc ngọn đó. Một bà 70 
tuổi (năm 2003) ở chợ Đồng Xuân (Hà Nội) cười ngất với hàm răng đen còn nguyên vẹn 
rồi vừa nhai trầu vừa trả lời, “tôi ăn trầu từ năm 13 [tuổi], đến nay chưa thấy ai chết vì ăn 
cả ngọn! Ngày nay, người khôn của khó mà cô”.

(35) Câu tám còn có dị bản là: Nạ dòng trang điểm, trai tơ theo liền. 
(36) Thời xưa nhà Nho có thể dùng móng tay tước vỏ miếng cau (xin xem Chu Thiên 1990: 

325).  
(37) Còn gọi là phần mỡ, vỏ mỡ, phần trắng, phần mềm… Xin xem thêm: Vietnamese Betel-

chewing Terminology, tr.133-141 trong Betel-chewing Customs in Vietnam - from Practice 
to Ritual. Second, Revised Edition. New York, Sun Publishers, Inc., 2009. 
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(38) Cụ Vương cổ ngoạn có nhận xét về cách ăn trầu của người Chà lết: họ... “thì ngồi ăn 
trầu, mỗi lần ăn một hơi mười mấy lá trầu chớ không như ta, một miếng là một lá...Chà... 
ăn lá này qua lá kia, và nuốt cốt trầu ráo trọi” (in lại, 2002: 260, 709).

(39) Truyện tình giữa Uy và Ngát đều diễn ra với nhiều điềm tốt lành nhưng chỉ sau hai năm 
Ngát đã phải rời nhà chồng về quê, về nhà cha mẹ đẻ vì nạn mẹ chồng nàng dâu, vì 
Uy chơi bời rồi vào một sáng mùa thu đẹp trời Ngát đã bị chết đuối trong ao nhà đang 
đượm hương sen ngào ngạt.

(40) Nhất Thanh Vũ Văn Khiếu có dẫn câu ca Têm trầu cánh quế đưa chồng đi thi (1968; in 
lại 1992: 152). Chúng tôi nghĩ đến cánh quế như chất thêm vào cho thơm miếng trầu 
chứ không phải là một cách têm trầu. Ca dao cũng có câu: 

 Trầu này trầu quế trầu hồi,
 Trầu loan trầu phượng trầu tôi trầu mình...
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TÓM TẮT
Dựa vào kết quả điều tra tại chỗ trong các năm 2002-2004 và 2006-2008 cùng các tài 

liệu liên quan, tác giả đã trình bày và thảo luận về tục ăn trầu ở Việt Nam từ thời đại Kim khí 
tới năm 2008. Những số liệu định lượng có được từ đầu thế kỷ XX cho biết diện tích trồng trầu 
cau đã giảm nhiều nhưng từ những năm 1960 đến nay số người ăn trầu có vẻ vẫn ổn định: 
chừng 10% những bà già trên 55 tuổi còn tiếp tục ăn trầu. Têm trầu là một đặc thù của tục 
ăn trầu Việt Nam và ngay từ 1885 một người Pháp, A. Landes đã gọi đó là một nghệ thuật 
lớn. Tác giả cho rằng có cách têm trầu truyền thống, cổ điển và cách têm trầu hiện đại (trầu 
cánh phượng với nhiều biến thể). Chỉ người Việt mới têm trầu một cách cẩn thận và khéo léo.
ABSTRACT

THE BETEL-CHEWING CUSTOMS OF VIETNAM IN ITS PAST AND PRESENT
Based upon on-the-spot surveys during two periods (2002-2004 and 2006-2008) and 

on literature review, the author sketches an image of the customs of betel-chewing from 
the Metal Age up to present-days. Quantitative data from the beginning of the XXth century 
confirm a sharp decline of national areca and betel acreage but data from the 1960s show a 
seemingly stable of betel chewers’ contigent (about 10%) that consists of women from 55 up. 
The betel quid and betel roll preparation is a characteristic of our customs and from 1885, A. 
Landes, a French official in Cochinchine has called it a grand art. The author makes a clear 
distinction between the classic quid and roll preparation and the modern preparation art, of 
which comes out the famous betel quid in Phoenix Wing form and its numerous sub-forms. 
Vietnamese betel chewers are unique people who pay much attention to the clever preparation 
of the betel quid and its components.


